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Chương 2: kết cấu thép nhà nhịp lớn
§2.1  phạm vi sử dụng và các đặc điểm của kết cấu nhà nhịp lớn

Nhà nhịp lớn là nhà có khoảng cách cột theo phương ngang lớn (thông thường ≥ 40m) nhằm mục đích hạn chế số lượng cột bên trong nhà. Kết cấu nhà nhịp lớn được dùng trong các công trình dân dụng và công nghiệp. Trong công trình dân dụng như rạp hát, nhà triển lãm, sân vận động, nhà ga, nhà thi đấu, chợ …Trong công trình công nghiệp như gara ô tô, hăngga máy bay, xưởng đóng tàu, xưởng lắp ráp máy bay …

Kết cấu nhà nhịp lớn có những đặc điểm sau:
· Công trình nhịp lớn không phải là những công trình xây dựng hàng loạt mà là các công trình đơn chiếc, yêu cầu về  kiến trúc rất cao để phù hợp với tính năng của công trình đó. 
· Kích thước của công trình thay đổi trong phạm vi rất rộng. Nhịp của nhà công nghiệp thay đổi từ 50(100m, Xưởng lắp ráp máy bay có nhịp 100(120m, chiều cao 8 (10m, Xưởng đóng tàu có nhịp 20 ( 60m, chiều cao 30( 40m. Hình dáng phong phú và phục vụ nhu cầu riêng nên rất khó có mô đun điển hình. Do vậy phải triệt để điển hình hoá các cấu kiện khi thiết kế.

· Kết cấu nhà nhịp lớn chủ yếu chịu tải trọng do trọng lượng bản thân và của tấm lợp. Việc giảm trọng lượng của kết cấu là nhiệm vụ chính của người thiết kế. Để giảm trọng lượng bản thân người ta sử dụng các cách sau: sử dụng vật liệu thép cường độ cao, dùng hợp kim nhôm, dùng vật liệu lợp mái nhẹ như tấm tôn mỏng, chất dẻo, vải bạt …, dùng kết cấu ứng suất trước, hệ không gian hoặc dùng mái dây.
Kết cấu chịu lực chính của nhà nhịp lớn bao gồm các dạng sau:
· Kết cấu phẳng chịu lực: hệ dầm, hệ khung và hệ vòm
· Kết cấu kiểu dầm và khung thích hợp với mặt bằng hình chữ nhật

· Hệ vòm có hình dáng kiến trúc đẹp, tiết kiệm vật liệu, hợp lý khi sử dụng vượt nhịp ≥80m
· Kết cấu không gian chịu lực: Hệ thanh không gian, cupôn, mái dây

· Hệ thanh không gian được cấu tạo từ các dàn phẳng đan chéo nhau, do chịu lực theo các phương nên tiết kiệm vật liệu.

· Mái cupôn được sử dụng khi nhà có mặt bằng hình tròn hoặc đa giác.

· Hệ mái dây được sử dụng khi nhịp rất lớn, đem lại hiệu quả cao.

§ 2  Nhà nhịp lớn với kết cấu phẳng chịu lực

1. Kết cấu kiểu dầm, dàn

Kết cấu kiểu dầm dàn được dùng trong công trình công cộng như rạp hát, nhà văn hoá, công trình thể thao … có mặt bằng hình chữ nhật. Nhịp của kết cấu kiểu dầm dàn là 40 ( 90m, thông thường người ta sử dụng dàn nhiều hơn dầm.

Kết cấu kiểu dầm sử dụng tương đối ít trong nhà nhịp lớn, nhịp của chúng khoảng 35( 40m. Kết cấu kiểu dầm có ưu điểm: sản xuất đơn giản, dễ bảo dưỡng

[image: image124.emf]
 Kết cấu dầm của mái sân trượt băng ở châu âu xây dựng năm 1969, mặt bằng 100x73m kê 4 cột cao 12m; dầm chính dạng hộp 700x4300, dầm phụ theo phương ngang nhà.

Kết cấu kiểu dàn:  
[image: image2.emf]
Kết cấu sân trượt băng nghệ thuật

1. Hệ giằng dọc theo mặt phẳng cánh trên của dàn; 2. Dàn chính; 3. Cột đỡ
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- ¢t ; 2- ddm chinh tiét dién hép ; 3- ddm phu.

Hinh 2.4. Mai san van dong dung két




[image: image3.emf]
Hănga máy bay nhịp  60m
   Lựa chọn hình dáng dàn phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng, yêu cầu kiến trúc cũng như các yêu cầu khác (thông gió, chiếu sáng …). Hình dáng của dàn có thể là dàn cánh song song, dàn hình thang, dàn đa giác, dàn tam giác hoặc dàn cánh cung.
[image: image4.jpg]Hinh 2.5. So do dan mai




· Dàn cánh song song (hình a, b): dùng cho nhà mái có độ dốc nhỏ.

· Sơ đồ đơn giản hoặc liên tục L ( 60m.

· Rất nhiều nút giống nhau, chiều dài các thanh bụng bằng nhau.
· Chiều cao dàn h=(1/8 ( 1/14)L với dàn đơn giản, h=(1/10 ( 1/18)L với dàn liên tục (giảm đi 15(20% so với dàn đơn giản).
· Dàn hình thang (hình c, d):

· Độ dốc cánh trên phù hợp với yêu cầu độ dốc mái.

· i = 1/12 ( 1/15.
· Chiều cao giữa dàn h=(1/8 ( 1/12)L với dàn đơn giản, h=(1/10 ( 1/15)L với dàn liên tục.
· Dàn đa giác (hình e):

· Cánh trên gãy khúc.

· Tiết kiệm vật liệu, chế tạo phức tạp.

· Dùng cho nhà 1 nhịp có L = 60 ( 90m

· Dàn cánh cung (hình i, k):

· Nội lực trong các thanh phân bố hợp lý.

· Vượt nhịp lớn L = 60 ( 100m.
· Dàn cánh cung có dạng 2 parabôn (hình k) cho tiết diện thanh cánh dưới và cánh trên bằng nhau, độ ổn định của dàn tăng do trọng tâm dàn hạ thấp.

· Dàn tam giác (hình g, h):

· Dùng khi tải trọng nhỏ và độ dốc i = 1/5 ( 1/7.

· Cấu tạo từ hai nửa dàn liên kết với nhau bằng thanh căng dùng khi L=40(50m; Chiều cao dàn h=(1/6 ( 1/9)L

· Cấu tạo từ hai dàn cánh song song có thanh căng và thanh đứng dùng khi L ( 90m, chiều cao dàn h=(1/6 ( 1/10)L, chiều cao dàn cánh song song h=(1/12 ( 1/20)L.

Việc lựa chọn hệ thanh bụng của dàn phụ thuộc vào hình dạng dàn, vào tải trọng tác dụng và phụ thuộc vào các kết cấu khác liên kết vào dàn. 
         Hệ thanh bụng được lựa chọn sao cho trọng lượng dàn và công chế tạo ít nhất.  Trong nhà nhịp lớn hay sử dụng hệ thanh bụng tam giác có bổ sung thanh đứng, hệ thanh bụng xiên. Góc hợp lý của thanh bụng với thanh cánh trọng hệ thanh bụng tam giác là 45o và trong hệ thanh bụng xiên là 35o. Do nhịp lớn, chiều cao dàn lớn, chiều dài thanh bụng lớn, để giảm chiều dài tính toán trong mặt phẳng của thanh bụng và thanh cánh dưới, người ta sử dụng hệ thanh chống phụ (hình d, e) việc này tuy làm tăng công chế tạo nhưng sẽ giảm trọng lượng dàn. Trong dàn cánh cung, nội lực của các thanh bụng không lớn, việc dụng hệ thanh bụng chéo nhau (làm việc chịu kéo) sẽ tiết kiệm vật liệu hơn so với hệ thanh bụng tam giác.

Dàn nhịp lớn cần phải tính toán độ võng của dàn do tĩnh tải và hoạt tải tiêu chuẩn gây ra. Độ võng cho phép là 1/250 L. Để giảm độ võng của dàn, người ta cấu tạo độ vồng xây dựng của dàn. Độ vồng xây dựng của dàn lấy bằng tổng độ võng do tĩnh tải tiêu chuẩn và do một nửa hoạt tải tiêu chuẩn gây ra.

Tiết diện thanh dàn được lựa chọn sao cho dễ cấu tạo nút, dễ liên kết với kết cấu khác. Khi lựa chọn tiết diện thanh dàn cần chú ý:
· Chiều cao tiết diện thanh dàn không vượt quá (1/8 (1/10) chiều dài thanh để giảm ứng suất phụ do độ cứng của nút.

· Khi nội lực thanh cánh thay đổi nhiều thì cần thanh đổi tiết diện thanh, cố gắng để chỗ thanh đổi tiết diện là nút khuyếch đại dàn.

· Độ lệch tâm khi thay đổi tiết diện không vượt quá 1,5% chiều cao tiết diện chữ  H, chữ thập và chữ T, không vượt quá 4% cho tiết diện chữ I và các tiết diện kín. Nếu độ lệch tâm lớn hơn  phải kể đến trong tính toán.

· Tiết diện thanh dàn có thể dùng các dạng sau:
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Hinh 2.7. Tiét di¢gn thanh dan





  Tính toán dàn nhịp lớn tiến hành như với dàn thường. 

2. Kết cấu khung  

Dùng để phủ mái có nhịp 40 m - 150 m

Thường có 2 loại: khung đặc  và khung rỗng
· Khung đặc: Tiết diện cột và xà là dạng đặc, dùng cho nhịp 50 m - 60 m, thường sử dụng khung hai khớp, đặt thanh căng để giảm bớt lực xô ngang của móng. Giảm công chế tạo và chuyên chở.  
 [image: image6.emf]
Khung hai khớp có thanh căng dưới

1. Xà ngang; 2. Thanh căng; 3. Cầu trục treo

     Để giảm mô men uốn của xà do tải trọng thẳng đứng, thiết kế sao cho độ cứng đơn vị của xà và của cột xấp xỉ nhau, tỷ lệ chiều cao của tiết diện xà  và nhip 1/30 - 1/40
· Khung rỗng: Tiết diện xà và cột là dạng rỗng. Dùng cho nhịp từ  100 m- 150 m, sơ đồ kết cấu có thể là khung hai khớp hoặc khung không khớp. 
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· Ưu khuyết điểm của kết cấu khung:


- Trọng lượng bé hơn kết cấu dàn dầm cùng nhịp.


- Độ cứng lớn hơn kết cấu dàn dầm cùng nhịp.


- Chiều cao xà ngang nhỏ hơn kết cấu dàn dầm cùng nhịp.


- Chiều cao tiết diện cột lớn.


- Chịu ảnh hưởng của nhiệt độ và móng lún không đều.

2.1. Kết cấu khung đặc nhà nhịp lớn
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· Nhịp thường gặp: 40 ( 100m (hợp lý: L = 40 ( 50m).

· Chế tạo và vận chuyển đơn giản.

· Thường dùng dạng 2 khớp ở chân.

· Giảm lực xô ngang ở móng dùng thanh căng đặt ở mặt dưới nền.

[image: image9.jpg]



· Chiều cao tiết diện xà ngang: h = (1/30 ( 1/40)L

· Liên kết khớp ở chân cột dùng gối đu.

2.2. Kết cấu khung rỗng nhà nhịp lớn
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Hinh 2.9. So db khung ring




· Nhịp thường gặp: L = 100 ( 150m.

· Dạng 2 khớp: ở chân hoặc ở nút liên kết xà với cột.

· Dạng không khớp (tăng độ cứng), cột ngàm với móng và với xà ngang.

· Xà ngang: h = (1/12 ( 1/20)L

· Chiều cao cột: hc = d (khoảng cách nút dàn xà ngang)

· Biện pháp giảm mômen uốn cho xà của khung hai khớp: tạo lệch tâm tại chân cột.

[image: image83.jpg]



2.3. đặc điểm cấu tạo nút khung và tính toán khung nhịp lớn

 Đặc điểm cấu tạo: tại góc khung (nút) có ứng suất tập trung:

- Khung đặc: có bổ sung sườn gia cường.


- Khung rỗng: thêm bản ốp và sườn.

[image: image11.jpg]Hinh 2.1]. Mai nha trién lam vii khung ring
b) géc khung réng ; c) géc khung c6 ban gia cudng.
1+ ban 8p gia cudng canh ngodi ; 2- chd néi cuia xa ngang :
3- ban dic géc khung c6 sudn gia cudng
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Tính toán: 
Mô hình hoá các cấu kiện bằng phần tử thanh, đặt vào trục của các cấu kiện.

          + Khung đặc: các thanh liên kết theo sơ đồ ngàm cứng ở nút, khớp hoặc ngàm ở chân cột.
           + Khung rỗng: tạo thành hệ thanh như dàn, được tính toán như dàn có kể đến biến dạng của tất cả các thanh;
Phương pháp tìm nội lực:


       + Lực, chuyển vị... như môn cơ học kết cấu

  + Chương trình phần mềm tính toán kết cấu Sap...

Tính toán và kiểm tra các cấu kiện của cột và xà theo công thức của cấu kiện chịu  nén lệch tâm.

3. kết cấu vòm

3.1. Giới thiệu về kết cấu vòm
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Hinh 2.18. S¢ do thanh bung cia vom réng
1 doan chuyén chd ; 2- xa g8 ; 3- mdi néi
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Kết cấu mái vòm sân vận động

[image: image17.emf]
Kết cấu mái vòm nhiều nhịp ga tàu hoả
· Phạm vi sử dụng:

     - Triển lãm. 
- Cung văn hoá. 
- Bể bơi, nhà thi đấu, ...

· Các kích thước chính của vòm: nhịp L, mũi tên võng f . f - phụ thuộc vào điều kiện sử dụng, kiến trúc, kinh tế. Tỷ số lợi nhất f/L = 1/5 - 1/6 .   Khi f tăng sẽ giảm được mômen và lực dọc trong vòm. Do các điều kiện về kiến trúc, tối đa có thể  lấy f/L = 1/2 - 1/5.
· Đặc điểm: lực xô ngang lớn do đó phải tạo kết cấu chịu lực xô ngang như dây căng; khung chịu xô ngang.

· Các kiểu vòm:
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Hinh 2.13. Cac kiéu vom
a) vom hai khdp ; b) vdm ba khdp ; c) vom khéng khdp.





· Vòm 2 khớp: là loại dùng rất phổ biến, tiết kiệm được vật liệu, tỷ lệ vùng chịu mômen bé là ít, mômen phân bổ tương đối đều dẫn tới tiết diện chọn được hợp lý, ít chịu ảnh hưởng của nhiệt độ và lún gối tựa.

· Vòm 3 khớp: mômen phân bổ không đều dẫn tới lãng phí về vật liệu, hệ kết cấu là tĩnh định, lắp dựng khó khăn do phải tạo nút khớp,  không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ và lún gối tựa. Nội lực ở chân vòm lớn.

· Vòm không khớp: là hệ siêu tĩnh bậc 3, nội lực nhỏ dẫn tới tiết kiệm được vật liệu, chịu ảnh hưởng lớn của nhiệt độ và lún gối tựa.

· Biểu đồ mô men của 3 loại khi chịu tải phân bố đều.

[image: image19.emf]
1. Biểu đồ mômen đối với vòm 3 khớp; 2. biểu đồ mômen vòm hai khớp; 

3. biểu đồ mômen vòm không khớp
-      Lựa chọn trục vòm

[image: image20]
1. Đường giả thiết ban đầu; 2. đường cong do gió;
3. đường trung bình; 4. trục vòm thiết kế
3.2. Đặc điểm cấu tạo kết cấu vòm
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· Tỷ lệ hợp lý: f/L=1/5(1/6

· Vòm đặc: tiết diện (, 2 cánh song song, tổ hợp hàn.
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- Nhịp thường gặp: L=50 ( 60m


- Chế tạo thành từng đoạn vận chuyển 6 ( 9m.

· Vòm rỗng:  h =
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Hinh 2.18. S¢ do thanh bung cia vom réng
1 doan chuyén chd ; 2- xa g8 ; 3- mdi néi






- Tiết diện thân vòm rỗng.

[image: image26.jpg]Hinh 2.19. Tiét dién thanh vom
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       Liên kết khớp bản cấu tạo đơn giản, sử dụng khi phản lực gối không lớn. Cấu tạo gồm con lăn mặt trụ được liên kết trực tiếp với chân vòm, thớt dưới là thép bản, được liên kết với móng. Con lăn tì ép vào thớt dưới và được giữ cố định bằng bulông neo bố trí theo trục vòm để không ngăn cản xoay của chân vòm.

        Liên kết khớp bản được tính theo điều kiện ép mặt của con lăn vào thớt dưới. Chiều dày con lăn được tính theo điều kiện chịu uốn.
      Liên kết khớp cối dung khi phản lực gối lớn. Cấu tạo gồm hai mặt vỏ trụ cứng tiếp xúc với nhau, bulông neo gắn cố định cối dưới với móng. Để tăng cứng cho chân vòm, tại vị trí truyền lực, chân vòm được gia cường bằng các sườn cứng.
      Liên kết khớp đu dùng khi phản lực gối rất lớn. Cấu tạo của khớp đu bao gồm thớt trên và dưới, giữa hai thớt được bố trí thanh trụ đặc. Vòm được gắn vào thớt trên bằng bu lông, thớt dưới rộng hơn thớt trên để bảo đảm điều kiện ứng suất truyền vào móng nhỏ hon cường độ chịu nén của móng. Thớt dưới liên kết với móng bằng bulông neo tránh trường hợp khi gió bốc gây kéo cho chân vòm. 

Khớp ở đỉnh vòm dùng khớp bản hoặc khớp đu, khi vòm nhẹ có thể dùng khớp đỉnh dạng tấm hoặc bu lông. 
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            Cấu tạo liên kết dạng tấm gồm hai bản thép đặt dọc theo trục vòm (không làm cản trở sự xoay của tiết diện) cho phép truyền được lực dọc, các tấm thép được mở rộng để tạo liên kết với hệ giằng.                   
3.3. Tính toán vòm

- Tải trọng  sau:

   +  tải trọng đứng do trọng lượng bản thân vòm và các lớp mái;

   +  tải trọng gió;

   +  Nhiệt độ;

   +  sự dịch chuyển của gối (trường hợp nếu có thể sảy ra)

- Phương trình đường cong của vòm có thể là đường parabol, cung tròn, đường cong hình elíp

   + Phương trình đường cong của vòm parabol có dạng sau: 
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- Nội lực:


Mx= Md - H.y;  Nx= Qd.sin( + H.cos(;  Qx= Qd.cos( - H.sin(

H: lực xô ngang; 
y: tung độ trục vòm (ymax = f)


(: góc tiếp tuyến (trục vòm với phương ngang)


Md, Qd: mô men và lực cắt của dầm đơn giản cùng nhịp.

 Với vòm 2 khớp giải bằng các phương pháp cơ học kết cấu đã học, tính với hệ siêu tĩnh một bậc X1 = H = 
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   (11  chuyển vị của hệ cơ bản theo hướng lực tác dụng X1 = 1 

   (1p  chuyển vị theo hướng X1 dưới tác dụng của tải trọng

    Vòm rỗng: 
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Ai , li - diện tích tiết diện và chiều dài thanh thứ i;  n - số thanh của vòm 

a) Với vòm hình parabol, hai khớp chịu tải phân bố đều trên toàn nhịp :

Lực xô ngang: 
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b) Với vòm hình parabol, hai khớp khi chịu lưc tập trung:  M sẽ được tính bằng hiệu  M của dầm liên kết hai đầu khớp chịu tải tập trung và M sinh ra do lực xô ngang H được tính bằng công thức sau: 
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a,b - khoảng cách từ lực tập trung P tới gối trái và gối phải vòm

c) Với vòm hình parabol, hai khớp chịu tải phân bố đều trên một nửa nhịp:

Lực xô ngang: 
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Mx= Md - H.y;  Nx= Qd.sin( + H.cos(;  Qx= Qd.cos( - H.sin(
Md, Qd: mô men và lực cắt của dầm đơn giản cùng nhịp chịu tải trọng phân bố đều trên một nửa nhịp.
d) Vòm hai khớp với ứng suất do sự thay đổi đều của nhiệt độ 
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t - chênh lệch nhiệt độ; h - chiều cao tiết diện vòm ; 
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e) Với vòm không khớp chịu tải trọng tập trung P
g) Với vòm rỗng cánh song song: Nội lực trong các thanh của vòm  có thể xác địnhbằng cách phân mômen, lực dọc cho các thanh cánh, lực cắt cho các thanh bụng chịu  sau khi có Mx; Nx; Qx 
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Xác định lực dọc trong thanh cánh: 
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Trong thanh bụng xiên: 
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Trong thanh bụng đứng: 
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     h - khoảng cách trọng tâm của hai thanh cánh;

     a - khoảng cách từ trọng tâm tiết diện đến trọng tâm thanh

     cánh đối diện;

     (, ( - được mô tả như trên hình vẽ  

    Tính toán tiết diện:

- Vòm đặc: tính theo điều kiện chịu uốn.

- Vòm rỗng: các thanh được tính như thanh dàn thường
ổn định tổng thể của vòm theo phương ngoài mặt phẳng uốn được đảm bảo bằng các hệ giằng ngang, các thanh chống dọc và hệ xà gồ. Khoảng cách giữa các điểm cố kết không bố trí vượt quá từ 16-20 lần chiều rộng cánh vòm.
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Lực tới hạn về mất ổn định trong mặt phẳng làm việc của vòm đặc chịu tác dụng của lực dọc với ảnh hưởng của mômen là không đáng kể được xác định như sau:
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S - chiều dài nửa vòm;
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( - hệ số chiều dài tính toán, kể đến độ cong của vòm, phụ thuộc sơ đồ vòm và tỷ số f/l

Điều kiện ổn định của vòm 
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§ 3. giới thiệu kết cấu mái không gian của nhà nhịp lớn

Đặc điểm: là dạng mái có kết cấu mà trục của các bộ phận chịu lực không cùng nằm trong một mặt phẳng và truyền lực theo cả hai phương, nội lực được dàn đều trên mặt mái, nên mái nhẹ hơn và có hình dáng kiến trúc đẹp hơn so với kết cấu phẳng.  

Gồm hai loại: hệ lưới thanh không gian phẳng và hệ lưới thanh không gian dạng vỏ
1. Hệ lưới thanh không gian phẳng hai lớp
Dùng cho các công trình nhịp nhỏ (l< 30 m), nhịp vừa( l = 30-60m) hoặc nhịp lớn L > 60 m.

a)  Các dạng sơ đồ bố trí hệ thanh
        Hệ mái được tạo bởi các dàn phẳng giao nhau, đặt theo hai hướng: trực giao (a), hoặc chéo (b); đặt theo ba hướng (c,d). Tuỳ theo cách bố trí mà các thanh cánh hợp với nhau để tạo nên mạng lưới hình vuông, tam giác hoặc lục giác. 
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Hình 1.1 Sơ đồ mái gồm các dàn thẳng đứng giao nhau

a), b) - bố trí các dàn theo hai hướng; c), d) - bố trí các dàn theo ba hướng

Hệ mái ghép bởi các đơn nguyên định hình dạng hình chóp 4 mặt, 5 mặt hoặc 7 mặt. Các cách ghép này tạo nên các dàn đặt chéo trong mái.
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Hinh 1.2 Sơ đồ mái ghép bởi các đơn nguyên hình tháp

a), b) - từ các đơn  nguyên hình chóp 5 mặt; c) - từ các đơn nguyên hình chóp 4 mặt; d) - từ các đơn  nguyên hình chóp 7 mặt.

b) Lựa chọn sơ đồ bố trí thanh: phụ thuộc dạng mặt bằng mái, cỡ nhịp, sơ đồ bố trí gối kê, cấu tạo nút liên kết giữa các thanh, dạng tiết diện các thanh...

       Mái có các ô lưới hình vuông ( H. 1.1, a), có các đơn nguyên hình chóp 5 mặt (H. 1.2, a,b) dùng hợp lý khi mặt bằng mái là hình vuông, hoặc mái chữ nhật khi tỉ số 2 cạnh < 1: 0,8 khi đó sự làm việc của mái theo hai hướng là gần như nhau. 

       Mái có mặt bằng hình chữ nhật khi tỉ số 2 cạnh > 1: 0,8 nên dùng mái gồm các dàn đặt chéo góc 45o so với chu vi (H. 1.1,b,c), với các đơn nguyên chóp 4 mặt (H. 1.2,c). 

       Mái có các thanh cánh tạo nên các ô lưới hình vuông (H. 1.1,a),với các đơn nguyên hình chóp 5 mặt (H. 1.2,a,b) hoặc hình chóp 7 mặt (H. 1.2,d) có thể bị biến hình nên không chịu được mômen xoắn. Vì vậy khi cấu tạo mái có con sơn cần bố trí sao cho  phần con sơn chỉ chịu uốn ngang.

        Mái có các cánh tạo nên hình tam giác (H. 1.1,c), từ các đơn nguyên hình chóp 4 mặt (H. 1.2, c) tạo nên hệ lưới không gian có tính bất biến hình và độ cứng tăng, vì vậy thích hợp cho các dạng mặt bằng hình dạng phức tạp và có các bộ phận làm việc dạng con sơn. Tuy nhiên phức tạp hơn khi chế tạo và dựng lắp
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Hình 1.3. Một số phương án bố trí gối tựa cho mặt bằng hình vuông và tam giác

a) - ở góc, b), d) - con sơn ở góc; c), e) - theo chu vi; g), h) - dạng consơn xung quanh; i) - thành hệ nhiều nhịp (với gối tựa bên trong)

c) Bố trí gối tựa 

Đặc điểm của hệ mái lưới không gian về phương diện kết cấu là gối tựa có thể bố trí tại vị trí bất kỳ, tuy nhiên chúng được bố trí theo các nguyên tắc sau:

        + Theo yêu cầu bố trí kiến trúc;


+ Đảm bảo tốt nhất tính làm việc không gian của kết cấu, sao cho nội lực càng phân bố đều trong mặt mái càng tốt;


+ Trong các mặt bằng đối xứng nên bố trí gối đối xứng.
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 Khi bố trí gối tựa ở góc và tạo con sơn góc (H. 1.3,a,b), các thanh ở khu vực gối tựa sẽ có nội lực lớn, nội lực phân bố không đều trên mặt mái. Để khắc phục điều này có thể phân bố phản lực gối lên một số thanh như các phương án trên (H. 1.4), (H. 1.5).
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Hình 1.4. Các phương án mở rộng gối tựa

a)- gối thông thường; b) - dùng thêm thanh chống xiên; c) - đặt thêm thanh cứng; d) dùng gối đỡ dạng không gian.
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Hình 1.5. Thí dụ về cách mở rộng gối tựa

a) - dùng thanh chống xiên; b) - dùng thêm thanh cứng.

Bố trí nhiều gối tựa theo chu vi (H. 1.3, c, e) khi bước cột nhỏ (hoặc trên các dầm giằng đầu cột - khi bước cột lớn) cho nội lực phân bố khá đều trong mặt mái.

 Bố trí gối tựa tạo nên vùng con sơn chung quanh mái  với nhịp con sơn lc = (0,2 - 0,25)l (H.1.3, g, h) làm giảm nội lực cho vùng giữa tấm vì vậy có hiệu quả kinh tế hơn.

Bố trí dạng nhiều nhịp (H. 1.3, i) mômen gối làm giảm nội lực các thanh ở nhịp, tuy nhiên không gian sử dụng giảm và chi phí cột tăng.

      Để nội lực trong hệ phân bố đều hơn có thể dùng các phương án bố trí gối liên hợp khác nhau: dùng thêm hệ dây văng (H. 1.6, a, b), hệ dây treo (H. 1.6, c, d), tạo hệ dàn gối (H. 1.6, e) hoặc vòm đỡ (H. 1.6, h).
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Hình 1.6. Các phương án kết cấu gối đỡ liên hợp

a),b)- dùng hệ dây văng; c), d)- hệ dây treo; e)- tạo hệ dàn gối; h) - gối tựa lên vòm.

d) Kích thước hình học của mái, tiết diện thanh và vật liệu làm thanh

 - Kích thước hình học của mái


+ Nhịp l của mái có độ lớn bất kỳ tuỳ theo yêu cầu bố trí kiến trúc;


+ Chiều cao của dàn h = (1/15 - 1/30) l ;


+ Góc ngiêng của các thanh xiên so với phương nằm ngang ( = 400 - 500 ;

        + Chiều dài các thanh: Thông thường chiều dài các thanh dàn a = 1,2 - 3 m.

 - Tiết diện thanh


+ Tiết diện hình ống là loại dùng nhiều hơn cả, so với tiết diện tổ hợp từ thép góc đều cánh và nếu các thanh có độ mảnh như nhau thì tiết diện thép ống tiết kiệm được khoảng 15 % trọng lượng thép;


+ Tiết diện là thép góc đơn hoặc tổ hợp;


+ Tiết diện là định hình mỏng dập nguội ( vuông, chữ nhật chữ ( ).


+ Chiều dầy của thép làm thanh không được nhỏ hơn 2,5 mm; thép ống dùng nhỏ nhất là 48x2,5 mm; thép góc nhỏ nhất là L 50x3 mm và L 63x40x3 mm.

Các loại tiết diện trên có thể lấy theo các bảng thép hình có sẵn.

Độ mảnh giới hạn  của các thanh

        + Đối với thanh chịu nén lấy theo bảng 1

Bảng 1. Độ mảnh giới hạn của các thanh nén

	Các thanh
	Độ mảnh giới hạn

	1.Thanh cánh, thanh xiên, thanh đứng nhận trực tiếp phản lực gối tựa bằng thép ống hoặc tổ hợp từ 2 thép góc

2.Các thanh khác:

- bằng thép ống, thép góc đơn hoặc tổ hợp từ 2 thép góc

- bằng thép góc đơn dùng liên kết bulông


	180- 60(
210-60(
220- 40(

	Ghi chú: ( = N/((Af); N- lực nén trong thanh; A- diện tích tiết diên nguyên của thanh; f- cường độ tính toán của thép; ( ( 0,5 - hệ số uốn dọc của thanh.


+ Đối với các thanh chịu kéo lấy theo bảng 2

Bảng 2. Độ mảnh giới hạn của các thanh kéo

	Các thanh
	Độ mảnh giới hạn khi chịu tải trọng

	
	Động trực tiếp
	tĩnh
	cầu trục

	Thanh cánh, thanh xiên, thanh đứng nhận trực tiếp phảnlực gối tựa

Các thanh khác
	250

350
	400

400
	250

300


      Khi thiết kế sơ bộ, sau khi xác định được chiều dài các thanh, dựa theo độ mảnh giới hạn ( nên lấy nhỏ hơn một chút so với giá trị giới hạn) có thể định trước tiết diện các thanh.

- Vật liệu làm thanh. 

     Các thanh của kết cấu mái lưới không gian được làm bằng thép các bon thông thường, có giới hạn chảy từ 240 đến 290 N/ mm2. 

e) Nút liên kết giữa các thanh

    -  Nút là các bản mã có hình dạng khác nhau: Loại này thường dùng liên kết các thanh dàn bằng thép góc, thép hình, các định hình mỏng khác nhau. Chúng có cấu tạo khá đơn giản. Các thanh liên kết với bản mã bằng bulông hoặc đường hàn. Bản mã được tạo thành bằng cách dập hoặc hàn các bản rời với nhau để tạo nên hình dạng cần thiết theo sự hội tụ của các thanh.

[image: image100.jpg]



Hình 1.7. Bản mã được sản xuất bằng cách dập

1. bản mã; 2. lỗ dập lõm để định vị thanh khi lắp
[image: image101.jpg]D)





Hình 1.8. Nút dàn từ các bản thép hàn

a) Chữ thập cắt mộng ;          b) Chữ thập hàn

.Một số qui định đối với nút liên kết dạng bản mã


+ Thép dùng làm bản mã lấy cùng loại với thép của thanh dàn;


+ Chiều dầy của bản mã phải có độ dầy lớn hơn độ dầy của các thanh ít nhất là 2 mm; chiều dầy tối thiểu của bản mã là 6 mm;


+ Đường trục của các thanh phải giao nhau tại một điểm, nếu không phải kể đến mômen lệch tâm;


+ Liên kết các thanh với bản mã dùng bulông cường độ cao hoặc đường hàn góc. 

        + Tại bản mã dùng liên kết hàn, khoảng cách giữa thanh cánh với thanh bụng, đầu các thanh cánh và thanh bụng với mép của bản mã không được nhỏ hơn 20 mm (H. 1.9);

[image: image102.jpg]a)
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Hình 1.9.  Khoảng cách tối thiểu giữa các thanh trong nút dàn

 - Nút cầu ( dạng Mero- của Đức)

       Nút cầu dạng Mero dùng để liên kết các thanh dàn bằng thép ống. Loại này đang được dùng phổ biến ở ta hiện nay.

       +  Các chi tiết của nút cầu bulông gồm: cầu thép có lỗ ren, bulông cường độ cao, ống lồng (đóng vai trò của êcu), vít chí (hoặc chốt) bắt vào rãnh của ống lồng, và đầu côn hoặc tấm bịt đầu ống ( H.1.10).

[image: image103.jpg]c)
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            Hình 1.10. Cầu thép liên kết với bulông

    -  Vật liệu thép cho các liên kết


+ Cầu thép dùng thép CT45 hoặc 14Mn2Si1 có cường độ tính toán f = 3650 daN/cm2;


+ Bulông cường độ cao dùng thép có lớp độ bền 8.8; 10.9; 12.9 hoặc thép hợp kim 40Cr;

    -  Đường kính cần thiết của cầu thép được xác định theo các điều kiện  sau:

        + Theo điều kiện 2 bu lông không chạm nhau trong cầu:                   
        + Để đủ diện tích tiếp xúc giữa ống lồng và mặt cầu (2 ống lồng của 2 thanh kề nhau không chạm nhau)

-  Xác định khả năng chịu lực kéo của một bulông cường độ cao được tính theo công thức sau: 

       



[N]​blc ≤ (An ftb 
          

            

Trong đó:

[N]blc - khả năng chịu lực kéo thiết kế;

( -  hệ số kể đến ảnh hưởng của đường kính bulông đến lực kéo thiết kế, khi đường kính buông d < 30 mm, ( = 1,0; khi đường kính bulông d ≥ 30 mm lấy (= 0,93;

ftb = 0,7fub- cường độ chịu kéo tính toán của bulông sau khi đã gia công nhiệt, fub là cường độ kéo đứt tiêu chuẩn của thép làm bulông, 
An - diện tích tiết diện tịnh của bulông (trừ giảm yếu do ren) mm2 , 

        Đối với các thanh chỉ làm việc chịu nén (trong mọi tổ hợp tải trọng) thì đường kính cần thiết của bulông có thể giảm đi, khi đó diện tích tiết diện  của ống lồng phải được kiểm tra  theo điều kiện chịu nén và làm việc ép mặt của ống lồng với mặt phẳng cắt vát của cầu theo lực nén tính toán của thanh. 
        Đầu thanh dàn có thể được liên kết với đầu côn (H. 1.12,a) hoặc tấm bịt đầu (mặt bích - H. 1.12,b). Khi đó, độ bền của đường hàn nối đầu côn (hoặc mặt bích) với thanh dàn và độ bền của tiết diện ngang bất kỳ của đầu côn phải bằng độ bền của thanh dàn. Bề rộng bh của của đường hàn lấy theo chiều dầy của thanh dàn từ 2- 5 mm. Chiều dầy của tấm bịt đầu phải lấy theo khả năng chịu lực thực tế (thí nghiệm), khi chiều dầy của thành ống t ( 4 mm thì chiều dầy của tấm bịt đầu tt ≥ 1/5 đường kính ngoài của ống thép. 
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Hình 1.12. Chi tiết đầu côn và ống bịt đầu thanh dàn.

a) đầu côn; b) tấm bịt đầu ( mặt bích).

- Nút cầu rỗng, hàn

Cầu rỗng ruột được hàn bởi 2 bán cầu, có 2 loại: có sườn và không có sườn ở bên trong (H. 1.13, a,b).

[image: image105.jpg]



Hình 1.13. Nút cầu rỗng bằng thép

a) - cầu rỗng không có sườn; b) - cầu rỗng có sườn

       Cầu rỗng thường dùng khi liên kết các thanh thép ống với cầu bằng đường hàn. Vật liệu thép làm cầu là thép các bon thấp thông thường, thép các bon cán nóng dùng trong xây dựng”, hoặc thép 16Mn.

       Khi xác định đường kính ngoài của cầu rỗng, khoảng cách a giữa mặt ngoài của 2 thanh dàn cạnh nhau a ≥ 10 mm (H. 1.14). Theo điều kiện này có thể sơ bộ xác định đường kính cầu theo công thức:

                                                 D = ( d1 + 2a + d2 )/ 
[image: image49.wmf]q

                                
Trong đó:


d1, d2 - đường kính ngoài của 2 ống thép cạnh nhau tạo thành góc 
[image: image50.wmf]q

;



[image: image51.wmf]q

 - góc tạo bởi ống thép cạnh nhau (rad).
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Hình 1.14. Xác định đường kính ngoài của cầu.
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g) Nút gối

Nút gối phải cấu tạo sao cho kết cấu làm việc đúng sơ đồ tính, truyền lực tin cậy và có cấu tạo đơn giản.

Đối với gối đỡ chịu lực nén có thể dùng một số sơ đồ cấu tạo như sau:


1. Gối đỡ lực nén dùng tấm gối phẳng (H. 1.15, a, b), loại này dùng cho dàn lưới có nhịp nhỏ.

[image: image110.wmf]
Hình 1.15. Gối đỡ khi nhịp nhỏ.

a) - khi thanh dàn là thép hình; b) - khi thanh dàn là thép ống.

2. Gối đỡ chịu nén có một thớt cong (H. 1.16, a, b), dùng cho dàn lưới có nhịp trung bình.

[image: image111.wmf]q


Hình 1.16. Gối đỡ chịu nén có một thớt cong

a) khi bulông định vị đặt trên trục trọng tâm và không có trụ thép nối với cầu ở giữa;

b) khi bulông định vị đặt không đúng trọng tâm và có trụ thép ở giữa.

         3. Gối đỡ chịu nén có 2 thớt cong (H. 1.17), dùng cho loại dàn lưới nhịp lớn.

[image: image112.wmf]
Hình 1.17. Gối đỡ chịu nén có 2 thớt cong


4. Gối đỡ chịu nén bán cầu (H. 1.18) dùng cho dàn nhịp lớn có nhiều gối đỡ.

[image: image113.wmf]
Hình 1.18. Gối đỡ chịu nén bán cầu.

h) Tính toán dàn lưới thanh không gian dạng phẳng

Xác định tải trọng

- Tải trọng tác dụng lên kết cấu dàn lưới gồm : tải trọng thường xuyên (trọng lượng bản thân dàn, các lớp lợp, các lớp cách âm, cách nhiệt...), tải trọng tạm thời (hoạt tải  mái, tải trọng gió...), tải trọng khi thi công, dựng lắp... Tất cả các tải trọng và tổ hợp tải trọng phải tuân theo các qui định của “ TCVN 2737 - 1995. Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế ” .

- Tải trọng bản thân dàn có thể xác định được sau khi đã sơ bộ chọn tiết diện các thanh dàn. 

- Khi tính đưa tải trọng thành lực tập trung đặt tại các nút.

Độ võng khống chế:


- dàn mái nhà : l2 / 200;


- dàn sàn nhà  : l2 /300. 

Với l2 là nhịp tính toán (thường là cạnh ngắn của mái).

Tính toán nội lực trong các thanh dàn nhờ phần mềm máy tính.

     Khi tính nội lực các thanh đưa tải trọng về thành các lực tập trung đặt tại các nút, giá trị các lực tập trung tính theo diện chịu tải của các nút.

      Để xác định nội lực trong các thanh dàn, độ võng của kết cấu có thể dùng các chương trình máy tính đã thương mại hoá như: SAP-90; SAP- 2000; STAAD III... Kết quả tính toán bằng máy tính có thể coi như chính xác và dùng để kiểm tra bền, ổn định của các thanh dàn.

3.2. Hệ thanh không gian dạng vỏ

Vỏ một lớp là hệ thanh không gian một lớp, có mặt ngoài cong theo một chiều, dùng cho các công trình có mặt bằng hình chữ nhật nhip đến 90m. Yếu tố chính quyết định sự làm việc của vỏ đó là kết cấu  gối đỡ và cấu tạo hệ lưới thanh.  
[image: image114.wmf]
Nếu hệ gối đỡ được bố trí liên tục dọc theo vỏ trụ L, trường hợp này vỏ trụ làm việc giống như vòm với nhịp B, bề rộng của thân vòm được lấy phụ thuộc cấu tạo hệ lưới dọc theo thân vỏ;

Nếu vỏ trụ được tựa lên hệ gối đỡ (cột) tại bốn góc của vỏ, trường hợp này vỏ trụ làm việc theo sơ đồ dầm chịu uốn với nhịp là L; 
[image: image115.wmf] 
Hệ lưới hình thoi có cấu tạo đơn giản, có số lượng lớn nhất các chi tiết và cấu kiện giống nhau, thông thường được sử dụng cho vỏ trụ làm việc theo kiểu hệ vòm. Trong trường hợp này góc ( hợp lý được lấy từ (45o-60o). Ngược lại, trường hợp khi vỏ trụ làm việc theo sơ đồ dầm với nhịp L thì yêu cầu ( < 30o.
Hệ lưới hình thoi và sườn ngang sử dụng hợp lý hơn cho các trường hợp vỏ trụ làm việc theo kiểu vòm, các sườn ngang tạo thành các vòm cung làm tăng độ ccứng cho vòm và giảm được chi phí vật liệu, các sườn ngang đóng vai trò của  hệ giằng.
Hệ lưới hình thoi có sườn dọc sử dụng hợp lý trong trường hợp làm việc của vỏ trụ theo kiểu dầm chịu uốn,  trong đó sườn dọc làm tăng thêm độ cứng cho vỏ.

Hệ lưới có cả sườn dọc và ngang sử dụng hợp lý đối với các vỏ trụ có kích thước L/B <2
[image: image116.wmf]
3.3. Mái cu pôn

· Là loại kết cấu không gian có mặt cong 2 chiều.

· Mặt bằng thường dùng:


- Tròn


- Đa giác đều.

· Các loại thường gặp

[image: image52.jpg]Hinh 2.29. Sộ do cupon
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a) Cấu tạo cu pôn sườn

[image: image53.jpg]



· Gồm các sườn đặt hướng tâm, tựa trên 2 vành chân và đỉnh.

· 2 nửa sườn hướng qua tâm tạo nên một vòm, nên thực chất cupôn là các vòm đặt theo phương bán kính.

· Các vòm liên kết với nhau bằng xà gồ và giằng.

· Vành chân (vành đáy) chịu lực xô của các vòm nên chịu kéo

· Vành đỉnh chịu nén và xoắn (nên tạo cứng đủ để đảm bảo chịu lực)

· Sườn có thể là đặc hoặc rỗng.

· Xà gồ gồm 2 loại: hướng tâm và vòng.

b) Tính toán cu pôn sườn 
 b.1) Tải trọng:

Tĩnh tải: trọng lượng bản thân của cupôn, các lớp mái, hệ giằng, xà gồ ...

Hoạt tải: Hoạt tải mái, gió

     Do tính chất của tải trọng, khi cupôn chịu tải trọng bất kỳ có thể được chia thành hai thành phần: Tải trọng đối xứng và Tải trọng không đối xứng.
b.2) Tính cupôn sườn chịu tải trọng đối xứng

     Do tính chất của tải trọng đối xứng, các sườn sẽ chịu tải như nhau, với diện tích truyền tải tương ứng với từng vòm, nên chia cupôn thành các vòm riêng rẽ để tính
· Sơ đồ tính: thay ảnh hưởng của vành bằng 1 thanh căng qui ước,  sao cho biến dạng theo phương đường kính của vành bằng biến dạng đàn hồi của thanh căng: 
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. Khi đó sẽ được sơ đồ vòm 2 khớp có thanh căng. 
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                                       Sơ đồ tính vòm với thanh căng qui ước 2

     Với các sườn đặt tương đối dày đặc nên có thể thay thế lực xô ngang H ở chân vòm bằng tải trọng phân bố đều p
· Diện tích tiết diện thanh căng quy ước:

- Với cupôn sườn có vành gối hình tròn:
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     - Với cupôn sườn có vành gối là hình đa giác: 
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; lk - chiều dài cạnh đa giác; ( - góc giữa hai sườn
· Tính nội lực:


- Hệ có ẩn số là lực trong thanh căng


- Giải bằng các phương pháp ở cơ học kết cấu đã học.

b.3) Tính toán cupôn sườn chịu tải trọng không đối xứng
[image: image117.wmf](Chịu tải trọng gió)

· Sơ
đồ chịu tải trọng gió: chia làm 4 vùng.

                - Vùng II và vùng I  V chịu tải trọng đối xứng nên không gây ra chuyển vị cho cupôn

- Vùng I và vùng III chịu tải trọng không đối xứng và cùng một hướng nên gây ra chuyển vị cho cupôn.

· Phương pháp tính: các vòm nằm trong vùng có tải trọng không đối xứng (I và III ) được quy về 1 vòm tương đương đặt vào trọng tâm vùng.
Lưu ý: 

· Tải trọng gió tác dụng lên vòm tương đương gồm hai thành phần: thành phần gió hút ở đỉnh là đối xứng, thành phần gió ở chân vòm là không đối xứng (TCVN 2737:1995 tải trọng và tác động);
· [image: image118.wmf]Khi xét đến sự làm việc tổng thể của cupôn, các vòm nằm ở cung II và IV sẽ ngăn cản chuyển vị ngang và đứng của đỉnh vòm, nên bố trí gối đàn hồi tại đỉnh vòm

· Sơ đồ tính:


Với 
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[image: image59.wmf]J

: mô men quán tính của 1 vòm.



[image: image60.wmf]i
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m: số vòm trong vùng chịu tải trọng không đối xứng.
· Nội lực:


Nội lực vòm bất kỳ = Nội lực vòm tương đương (
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d) cu pôn sườn vòng
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· Giống cu pôn sườn nhưng xà gồ vòng làm 2 nhiệm vụ:


- Đỡ tấm mái.


- Tham gia chịu lực giống như vành chân.

· Liên kết sườn vòng với sườn hướng tâm thường dùng khớp.

· Xà gồ vòng có tiết diện đặc hoặc rỗng (dạng dàn).

· Tính toán:

· Vành chân cũng như sườn vòng được thay bằng thanh quy ước cho 1 vòm phẳng.

· Về sơ đồ tính: hệ có nhiều ẩn số.

· Giải hệ phương trình n ẩn (n là số thanh căng quy ước)

· Tải trọng gió: tương tự cu pôn sườn.

e) cu pôn lưới
e.1) Đặc điểm cấu tạo
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· Là 1 dạng của kết cấu vỏ lưới.

· Kết cấu gồm sườn hướng tâm, xà gồ vòng và thanh chéo, các thanh đều là thép ống, liên kết khớp tại nút.

· Nội lực trong thanh chủ yếu là lực trục (Mcb rất bé).

· Nội lực dàn đều trên bề mặt cu pôn.

· Nhẹ nhất trong 3 loại kể trên.
· Cấu tạo nút phức tạp hơn
· Mặt ngoài chia ô theo nhiều dạng:
[image: image120.emf][image: image121.emf]

a. sườn, xà gồ và 2 thanh chéo


b. chia ô hình quả chám.


c. chia ô kiểu sao. 
4. đặc điểm của kết cấu mái dây (kết cấu mái treo)
     Đặc điểm cấu tạo: Hệ kết cấu mái dây được treo vào các kết cấu gối cứng thường là các dàn, dầm, khung bằng thép hoặc bêtông cốt thép, dây treo làm từ các dây cáp xoắn ốc bện từ các sợi thép cường độ cao. Được sử dụng chủ yếu cho các mặt bằng tròn, ôvan, ít sử dụng cho các mặt bằng chữ nhật.
[image: image65.jpg]



· Ưu điểm:

· Kết cấu chịu lực chính là dây, nội lực chủ yếu là kéo.

· Dùng được vật liệu có cường độ cao ((b = 12 ( 14 T/m2).

· Trọng lượng bản thân nhỏ.

· Dễ chế tạo, dựng lắp và vận chuyển, vượt nhịp lớn.

· [image: image122.emf]Hình dáng đặc biệt.

· Nhược điểm:

· Dễ biến dạng:


+ chuyển vị động học do tải trọng.


+ chuyển vị đàn hồi do dây co dãn.

· Tốn kém về kết cấu gối tựa (thường là cao, lớn).

· Khó thoát nước.

· Biện pháp khắc phục biến dạng:

· ứng lực trước cho dây khi lợp mái để giảm chuyển vị đàn hồi.

· Phạm vi ứng dụng:

· Các dạng thường gặp:


+ Hệ dây 1 lớp.



+ Hệ dây 2 lớp.


+ Hệ dây trực giao.


+ Hệ hỗn hợp.

· Thường được dùng cho công trình thể thao hoặc cho các công trình có công dụng riêng nhịp lớn.

4.1. Hệ một lớp dây
      Hệ mái dấy một lớp dùng vượt nhịp từ 70-100m, các dây được neo chắc vào hệ gối cứng, vành cứng. Gồm hai loại, dây mềm bằng cáp và dây cứng bằn thép hình.

a) Hệ một lớp dây mềm: Thường dùng cho mái có mặt bằng hình chữ nhật, hình tròn
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[image: image123.emf]
· Gối cứng ở 2 biên song song của mặt bằng; gồm dầm biên tựa vào khung cứng.

· Đây là kết cấu chịu lực chính, các tấm mái liên kết với nhau và với dây làm tăng độ cứng cho hệ.

· Để dễ thoát nước mái: từ dây đầu hồi đến dây giữa căng dần tạo độ dốc ra 2 phía đầu hồi.

· Khi lợp mái thường gia tải cho dây dãn, chèn mạch ở các tấm mái, bỏ tải dây co lại, nén tấm mái vào tạo cứng cho mái (đây chính là phương pháp ứng lực cho dây).

· Dây được tính toán với sơ đồ làm việc riêng rẽ.


Một số dạng liên kết tấm mái bêtông cốt thép với hệ dây mái
[image: image67.emf]
Một số dạng liên kết cáp với gối

4.2. Tính toán dây mềm không dãn
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· Tỷ lệ hợp lý của dây:  
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· Khi 
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 bỏ qua biến dạng đàn hồi. 
· Vì mọi vị trí trên dây đều có M=0, vậy phương trình cân bằng tiết diện x như sau:

Mx - Hy = 0 => y = Mx / H
· Lực kéo trong dây tại vị trí x: 
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- Mmax; Qx tại vị trí x được xác định như ở dầm đơn giản.


- Lực kéo lớn nhất trong dây: 
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V: phản lực đứng ở gối tựa.


H: Phản lực ngang ở gối tựa: 
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· Với tải trọng phân bố đều, chiều dài dây ld được xác định theo:
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D: đặc trưng của tải trọng (tra bảng 2.2 SGK).

4.3. Kết cấu mái dây hai lớp
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· Lớp võng xuống là lớp chịu lực

· Lớp vồng lên là dây căng (lớp dây ổn định)

· Các thanh chống chịu nén (có khi kéo như ở sơ đồ sau)
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· Hệ chịu lực được 2 chiều

4.4. Kết cấu mái dây trực giao (mái yên ngựa)
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· Được hình thành từ 2 lớp dây vuông góc nhau:

· Dây võng xuống là dây chủ - chịu lực.

· Dây vồng lên là dây căng.

· Tựa, liên kết, neo vào gối cứng là vành (hoặc dầm biên)

· Dây luôn luôn căng với bất kỳ tải trọng tác dụng do đó mái luôn ổn định.

4.5. kết cấu hỗn hợp dây và thanh cứng
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Hinh 2.47. Một nha triộn lam tai triộn lam thé gioi nam 1958 & Brussels




· Đáp ứng nhu cầu không gian rộng.

· Xà được treo bằng dây vào cột trụ.

· Giảm mô men xà bằng nhiều lớp dây.

· Thường dùng cho nhà triển lãm, hăng ga máy bay...
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a) Liên kết khớp bản; b) liên kết khớp đu; c) liên kết tấm; d) liên kết khớp bu lông





Liên kết khớp bản; b) liên kết khớp cối; c) liên kết khớp đu


1. con lăn; 2. thanh trụ đặc; 3. thớt trên và dưới
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